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Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Xác định lượng hữu cơ trong đất bằng phương 
pháp đốt ướt 

AASHTO T 194-97 (2004)  

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Xác định lượng hữu cơ trong đất bằng phương 
pháp đốt ướt 

AASHTO T 194-97 (2004)   

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Phương pháp “đốt ướt” để xác định hàm lượng hữu cơ được dùng nhiều nhất khi 

muốn xác định các chất mùn hữu cơ, dễ bị ôxy hoá, nhằm cung cấp các thông tin liên 

quan đến mức độ phù hợp của đất cho trồng trọt. Phương pháp này ước định tốt với 

loại chất hữu cơ nói trên và khi đất chỉ chứa các loại chất hữu cơ này, phương pháp 

có thể xác định tốt tổng hàm lượng hữu cơ. Tuy nhiên, các hoá chất được dùng phản 

ứng rất yếu với các chất hữu cơ của cây tươi như gỗ, rễ, cỏ, cây dại, v.v.., hoặc với 

Hydro các bon, than củi, than, hoặc các chất hữu cơ còn sót lại trong các lớp trầm tích 

cổ. Nếu có các chất trên, tổng hàm lượng hữu cơ cần phải được xác định theo 

phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). 

1.2 Quy định sau ứng dụng cho tất cả các giới hạn quy định trong tiêu chuẩn: Để các giá 

trị cần xác định phù hợp với các tiêu chuẩn, mỗi một giá trị quan sát hay giá  trị tính 

toán phải được làm tròn “đến đơn vị gần nhất” trong vị trí phía phải cuối cùng  của 

các số được dùng để thể hiện giá trị giới hạn theo như quy định trong R 11. Tiêu 

chuẩn R 11 chỉ ra vị trí của các số được xem là số có nghĩa trong các giá trị giới hạn. 

1.3 Các giá trị được thể hiện theo đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn. 

1.4 Tham khảo R 16 cho các thông tin quy định về hoá chất. 

2 CHẤT PHẢN ỨNG 

2.1 1 đương lượng Đicramat Kali – Hoà tan 49.04 g chất phản ứng K2Cr2O7 vào nước tinh 

khiết hoặc nước khử ion và pha loãng đến 1 L. 

2.2 0.5 đương lượng Sunphát sắt – Hoà 140g chất phản ứng FeSO4.7H2O trong nước tinh 

khiết, thêm 40 mL A xít Sunphuaric đậm đặc, để nguội, và pha loãng đến 1 L. Tiêu 

chuẩn hoá chất phản ứng này mỗi ngày bằng chuẩn độ “không dùng mẫu” với độ 

chính xác 10.5 mL của 1 Đicramat Kali, theo như phương pháp được mô tả dưới đây, 

nhưng cho trường hợp không có mẫu đất.  

2.3 Bari Sunphát Điphenilamin – Hoà 0.16 g chất phản ứng Bari Sunphát Điphenilamin 

vào 100 mL nước tinh khiết 

2.4 A xít Sunphuaric, chất phản ứng đậm đặc (nồng độ không nhỏ hơn 96 phần trăm) 

2.5 A xít Phốt pho ric, chất phản ứng với độ đậm đặc 85 phần trăm. 

3 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 
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3.1 Cân – Cân phải tuân theo tiêu chuẩn AASHTO M 231, Loại B. 

3.2 Bình Erlenmeyer, 400 mL. 

3.3 Bình thể tích, 1000 mL.  

3.4 Ống pipét dùng cho vận chuyển, 10 mL và 20 mL (hoặc buret). 

3.5 Tấm đệm chống nhiệt.  

3.6 Các ống có chia độ, 250 mL và 25 mL. 

3.7 Các bình nhỏ giọt cho các dung dịch chỉ thị. Với dung dịch Bari Sunphát Điphenilamin, 

khi thêm 0.80 mL thì đúng bằng 15 giọt từ bình nhỏ giọt. 

3.8 Ống buret, 50 mL (yêu cầu 2). 

3.9 Giá đỡ ống buret và các chân giá thí nghiệm. 

3.10 Các chai rửa đựng nước tinh khiết. 

3.11 Chai thuỷ tinh hoặc chai Polyethylen, dung tích tối thiểu là 1 L, dùng để đựng dung 

dịch Đicramat Kali và Sunphát sắt (Yêu cầu 2 chai). 

3.12 Tủ sấy, có khả năng duy trì 1100  50C (2300  90F).    

4 TRÌNH TỰ  

4.1 Cân 0.750 đến 1.0 g (Chú thích 1) đất sấy khô trong tủ sấy với loại lọt qua sàng 0.425-

mm (No. 40) đến độ chính xác 0.001 g, chuyển lượng trên sang bình Erlenmeyer 400 

mL và thêm vào chính xác 10 mL dung dịch  Đicramat Kali từ ống buret hoặc pipét. 

Thêm ngay sau đó 20 mL a xít Sunphuaric đậm đặc từ ống nghiệm có chia độ hoặc 

ống pipet 20 mL, rót trực tiếp theo dòng vào dung dịch. Ngay sau đó lắc mạnh ống 

nghiệm để trộn kỹ và để ổng nghiệm đứng trên giấy Amiăng khoảng 30 phút. (Xem 

chú thích 2) Thêm 200 mL nước tinh khiết hoặc nước khử ion từ ống nghiệm có chia 

độ, 10 mL a xít Phốtphoríc từ ống nghiệm có chia độ (Xem chú thích 3), và 0.80 mL 

(15 giọt) chất chỉ thị Bari Sunphát Điphenilamin và lắc kỹ ống nghiệm để đảm bảo trộn 

đều. Trong khi lắc, thêm dung dịch Sunphát sắt đúng số lượng từ ống burét. Dung 

dịch đầu tiên trở nên màu hồng sau đó trở nên xanh đen và rồi xanh nhạt, sau đó 

Sunphát sắt nên thêm từ từ cho đến khi chuyển sang màu xanh tươi. Thêm tiếp 0.5 

mL (10 giọt) dung dịch Đicramat để thu lại phần thừa Đicramat, rửa xuống phía dưới 

thành trong của ống nghiệm với một ít mL nước từ chai nước rửa và kết thúc sự 

chuẩn độ cho một giọt, làm xanh nhạt đầu cuối ống bằng cách thêm từng giọt Sunphát 

Sắt vào ống nghiệm đang lắc. Nếu dùng ít hơn 5 mL dung dịch Sunphát Sắt để làm 

chuẩn độ cần lặp lại quá trình xác định với lượng đất ít hơn. Thực hiện quá trình 

chuẩn hoá cho trường hợp không có đất, nhưng sử dụng chính xác 10.5 mL Đicramat 

và các bước khác theo như trình tự trên. 

Chú thích 1 – Với đất bùn thì dùng phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). Với các 
đất nhiều hơn khoảng 10% hữu cơ có thể cần phải giảm lượng đất dưới lượng đất tối 
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thiểu chỉ định trong Mục 4.1,. Phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267) cần phải được 
sử dụng nếu mẫu đất ít hơn 0.200 g. 

Chú thích 2 – Vì phản ứng của a xít Crom trong các chất hữu cơ ảnh hưởng nhiều 
bởi nhiệt độ nên ống nghiệm nên để ở vị trí tương đối kín gió với nhiệt độ phòng từ 
200 đến 300C (680 đến 860F) trong thời gian 30 phút.    

5 TÍNH TOÁN  

5.1 Xác định lượng dung dịch Đicramat bị giảm đi do thành phần hữu cơ trong đất. Điều 

này yêu cầu (1) sự chuẩn hoá của dung dịch sunphát sắt, do đó lượng Đicramat 

tương đương với lượng Sunphát sắt thực sự dùng trong thí nghiệm có thể xác định 

được và sẽ được trừ đi từ tổng lượng Đicramat được dùng trong thí nghiệm; và (2) 

hiệu chỉnh  cho lượng nhỏ Đicramat bị triết giảm do độ không nguyên chất của các 

chất phản ứng được dùng. Tất cả các yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng phương 

pháp xác định khi không có đất như trình tự được mô tả ở trên. Ví dụ khi xác định 

không có đất, 10.50 mL dung dịch Đicramat có thể cần 20.75 mL Sunphát sắt. Trong 

trình tự thí nghiệm cho mẫu đất giả định 1.000 g, 10.5 nL Đicramat có thể cần phải 

dùng; và quá trình chuẩn độ tiếp theo có thể cần 6.80 mL sunphát sắt. Lượng 

Đicramat thực sự  giảm do thành phần hữu cơ trong mẫu đất là 10.50 (1-6.80/20.75), 

hoặc 7.06 mL; và do  đicramat là dung dịch 1 đương lượng, nó tương đương với 7.06 

mili đương lượng Đicramat giảm đi.  

5.2 Một mili đương lượng Cácbon trong phản ứng oxy hoá trong thí nghiệm này là 0.003 

g. Lượng Cácbon nằm trong cácbon dễ bị oxy hoá là 7.06 x 0.003, hay 0.021 g và 

hàm lượng phần trăm dễ oxy hoá là 0.021 x 100/1.000 = 2.1 phần trăm. 

5.3 Tỷ lệ 58 phần trăm cácbon trong đất mùn hữu cơ là tỷ lệ được chấp nhận rộng rãi. Do 

vậy, chuyển đổi hàm lượng phần trăm Cácbon dễ bị oxy hoá sang hàm lượng phần 

trăm chất hữu cơ dễ bị oxy hoá bằng cách nhân với 100/58 tức là 1.72 hay 3.6 phần 

trăm. 

5.4 Kết quả cho thấy rằng với nhiều loại đất nông nghiệp, lượng cácbon hữu cơ theo 

phương pháp đốt ướt là khoảng 77 phần trăm tổng lượng hữu cơ khi được xác định 

bằng phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). Do vậy, để ước định tổng lượng Cácbon 

hay tổng hàm lượng chất hữu cơ thì lấy hàm lượng phần trăm của Cácbon dễ bị oxy 

hoá hay hàm lượng hữu cơ nhân với 100/77 hay 1.3. Trong mẫu đất làm ví dụ, tổng 

hàm lượng cácbon là 2.1 x 1.3, hay 2.7 phần trăm, và hàm lượng phần trăm của tổng 

chất hữu cơ là 3.6 x 1.3, hay 4.7 phần trăm. 

5.5 Tất cả các thông tin ở trên trong phần này có thể tóm lược bằng phương trình sau: 

                                                  nồng độ khi có mẫu, mL 

 Cácbon dễ oxy hoá, % = 10.5x [1-                                      ] x 0.3 khối lượng đất      
(1) 

                                                      nồng độ khi không mẫu, mL 

 Tổng lượng cácbon, phần trăm = Phương trình (1) x 1.3                                          (2) 

 Chất dễ bị oxy hoá, phần trăm = Phương trình (1) x 1.72                                         (3) 
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 Tổng lượng chất hữu cơ, phần trăm = Phương trình (1) x 1.3 x 1.72                     

 hay Phương trình (1) x 2.236                                                                                     (4) 

Chú thích 3 – Có thể sự đổi màu trong quá trình chuẩn độ với dung dịch sunphát sắt 
không thể quan sát được với một số loại đất hoặc với một số màu của đất. Trong 
trường hợp này, lọc mẫu qua giấy lọc Số 54 trước khi cho Bari Sunphát Điphenilamin, 
và sau đó tiếp tục với phương pháp chuẩn.    

Tiêu chuẩn Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn  

Xác định lượng hữu cơ trong đất bằng phương pháp đốt ướt 

AASHTO T 194-97 (2004)   

1.PHạm vi 

1.1.Phương pháp “đốt ướt” để xác định hàm lượng hữu cơ được dùng nhiều nhất khi   
muốn xác định các chất mùn hữu cơ, dễ bị ôxy hoá, nhằm cung cấp các thông tin 
liên quan đến mức độ phù hợp của đất cho trồng trọt. Phương pháp này ước định tốt 
với loại chất hữu cơ nói trên và khi đất chỉ chứa các loại chất hữu cơ này, phương pháp 
có thể xác định tốt tổng hàm lượng hữu cơ. Tuy nhiên, các hoá chất được dùng phản 
ứng rất yếu với các chất hữu cơ của cây tươi như gỗ, rễ, cỏ, cây dại, v.v.., hoặc với 
Hydro các bon, than củi, than, hoặc các chất hữu cơ còn sót lại trong các lớp trầm 
tích cổ. Nếu có các chất trên, tổng hàm lượng hữu cơ cần phải được xác định theo 
phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). 

1.2. ĐiềuQuy định sau đây ứng dụng cho tất cả các giới hạn quy định trong tiêu chuẩn 
này: Để các giá trị cần xác định phù hợp với các tiêu chuẩn, mỗi một giá trị quan sát 
hay giá trị tính toán phải được làm tròn “đến đơn vị gần nhất” trong vị trí phía 
phải cuối cùng của các số được dùng để thể hiện giá trị giới hạn theo như quy định 
trong R 11. Tiêu chuẩn R 11 chỉ ra vị trí của các số được xem là số có nghĩa trong 
các giá trị giới hạn. 

1.3.Các giá trị được thể hiện theo đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn. 

1.4.Tham khảo R 16 cho các thông tin quy định về hoá chất. 

2.CÁC CHẤT PHẢN ỨNG 

2.1. 1 đương lượng Đicramat Kali – Hoà tan 49.04 g chất phản ứng K2Cr2O7 vào nước tinh 
khiết hoặc nước khử ion và pha loãng đến 1 L. 

2.2. 0.5 đương lượng Sunphát sắt – Hoà 140g chất phản ứng FeSO47H2O trong nước tinh 
khiết, thêm 40 mL A xít Sunphuaric đậm đặc, để nguội, và pha loãng đến 1 L. Tiêu 
chuẩn hoá chất phản ứng này mỗi ngày bằng chuẩn độ “không dùng mẫu” với độ 
chính xác 10.5 mL của 1 Đicramat Kali, theo như phương pháp được mô tả dưới đây, 
nhưng cho trường hợp không có mẫu đất.  

2.3. Bari Sunph¸t §iphenilamin – Hoà 0.16 g chất phản ứng Bari Sunph¸t §iphenilamin vào 
100 mL nước tinh khiết 

2.4.A xít Sunphuaric, chất phản ứng đậm đặc (nồng độ không nhỏ hơn 96 phần trăm) 
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2.5.A xít Phốt pho ric, chất phản ứng với độ đậm đặc 85 phần trăm. 

3.THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 

3.1.Cân – Cân phải tuân theo tiêu chuẩn AASHTO M 231, Loại B. 

3.2.Bình Erlenmeyer, 400 mL. 

3.3.Bình thể tích, 1000 mL.  

3.4.ống pipét dùng cho vận chuyển, 10 mL và 20 mL (hoặc buret). 

3.5.Tấm đệm chống nhiệt.  

3.6.Các ống có chia độ, 250 mL và 25 mL. 

3.7.Các bình nhỏ giọt cho các dung dịch chỉ thị. Với dung dịch Bari Sunphát Điphenilamin, 
khi thêm 0.80 mL thì đúng bằng 15 giọt từ bình nhỏ giọt. 

3.8.ống buret, 50 mL (yêu cầu 2). 

3.9.Giá đỡ ống buret và các chân giá thí nghiệm. 

3.10.Các chai rửa đựng nước tinh khiết. 

3.11. Chai thuỷ tinh hoặc chai Polyethylen, dung tích tối thiểu là 1 L, dùng để đựng dung 
dịch Đicramat Kali và Sunphát sắt (Yêu cầu 2 chai). 

3.12.Tủ sấy, có khả năng duy trì 1100  50C (2300  90F).    

4. trình tự thí nghiệm 

4.1 Cân 0.750 đến 1.0 g (Chú thích 1) đất sấy khô trong tủ sấy với loại lọt qua sàng 
0.425-mm (No. 40) đến độ chính xác 0.001 g, chuyển lượng trên sang bình 
Erlenmeyer 400 mL và thêm vào chính xác 10 mL dung dịch  Đicramat Kali từ ống 
buret hoặc pipét. Thêm ngay sau đó 20 mL a xít Sunphuaric đậm đặc từ ống 
nghiệm có chia độ hoặc ống pipet 20 mL, rót trực tiếp theo dòng vào dung dịch. 
Ngay sau đó lắc mạnh ống nghiệm để trộn kỹ và để ổng nghiệm đứng trên giấy 
Amiăng khoảng 30 phút. (Xem chú thích 2) Thêm 200 mL nước tinh khiết hoặc nước 
khử ion từ ống nghiệm có chia độ, 10 mL a xít Phốtphoríc từ ống nghiệm có chia 
độ (Xem chú thích 3), và 0.80 mL (15 giọt) chất chỉ thị Bari Sunphát Điphenilamin 
và lắc kỹ ống nghiệm để đảm bảo trộn đều. Trong khi lắc, thêm dung dịch 
Sunphát sắt đúng số lượng từ ống burét. Dung dịch đầu tiên trở nên màu hồng sau 
đó trở nên xanh đen và rồi xanh nhạt, sau đó Sunphát sắt nên thêm từ từ cho đến khi 
chuyển sang màu xanh tươi. Thêm tiếp 0.5 mL (10 giọt) dung dịch Đicramat để thu 
lại phần thừa Đicramat, rửa xuống phía dưới thành trong của ống nghiệm với một ít mL 
nước từ chai nước rửa và kết thúc sự chuẩn độ cho một giọt, làm xanh nhạt đầu cuối 
ống bằng cách thêm từng giọt Sunphát Sắt vào ống nghiệm đang lắc. Nếu dùng ít 
hơn 5 mL dung dịch Sunphát Sắt để làm chuẩn độ cần lặp lại quá trình xác định 
với lượng đất ít hơn. Thực hiện quá trình chuẩn hoá cho trường hợp không có đất, 
nhưng sử dụng chính xác 10.5 mL Đicramat và các bước khác theo như trình tự trên. 

 Chú thích 1 – Với đất bùn thì dùng phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). Với các 
đất nhiều hơn khoảng 10% hữu cơ cCó thể cần phải giảm lượng đất dưới lượng đất tối 
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thiểu chỉ định trong Mục 4.1, cho các đất nhiều hơn khoảng 10% hữu cơ. Phương 
pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267) cần phải được sử dụng nếu mẫu đất ít hơn 0.200 g. 

 Chú thích 2 – Vì phản ứng của a xít Crom trong các chất hữu cơ ảnh hưởng nhiều 
bởi nhiệt độ nên, ống nghiệm nên để ở vị trí tương đối kín gió với nhiệt độ phòng 
từ 200 đến 300C (680 đến 860F) trong thời gian 30 phút.    

5. tính toán  

5.1. Xác định lượng dung dịch Đicramat bị giảm đi do thành phần hữu cơ trong đất. Điều 
này yêu cầu (1) sự chuẩn hoá của dung dịch sunphát sắt, do đó lượng Đicramat tương 
đương với lượng Sunphát sắt thực sự dùng trong thí nghiệm có thể xác định được và sẽ 
được trừ đi từ tổng lượng Đicramat được dùng trong thí nghiệm; và (2) hiệu chỉnh  cho 
lượng nhỏ Đicramat bị triết giảm do độ không nguyên chất của các chất phản ứng được 
dùng. Tất cả các yêu cầu này có thể được đáp ứng bằng phương pháp xác định  khi 
không có đất như trình tự được mô tả ở trên. Ví dụ khi xác định không có đất, 10.50 
mL dung dịch Đicramat có thể cần 20.75 mL Sunphát sắt. Trong trình tự thí 
nghiệm cho mẫu đất giả định 1.000 g, 10.5 nL Đicramat có thể cần phải dùng; và 
quá trình chuẩn độ tiếp theo có thể cần 6.80 mL sunphát sắt. Lượng Đicramat thực sự  
giảm do thành phần hữu cơ trong mẫu đất là 10.50 (1-6.80/20.75), hoặc 7.06 mL; và 
do  đicramat là dung dịch 1 đương lượng, nó tương đương với 7.06 mili đương lượng 
Đicramat giảm đi.  

 
5.2 Một mili đương lượng Cácbon trong phản ứng oxy hoá trong thí nghiệm này là 0.003 g. 

Lượng Cácbon nằm trong cácbon dễ bị oxy hoá là 7.06 x 0.003, hay 0.021 g và hàm 
lượng phần trăm dễ oxy hoá là 0.021 x 100/1.000 = 2.1 phần trăm. 

 
5.3 Tỷ lệ 58 phần trăm cácbon trong đất mùn hữu cơ là tỷ lệ được chấp nhận rộng rãi. Do 

vậy, chuyển đổi hàm lượng phần trăm Cácbon dễ bị oxy hoá sang hàm lượng phần 
trăm chất hữu cơ dễ bị oxy hoá bằng cách nhân với 100/58 haytức là 1.72 hay 3.6 
phần trăm. 

5.4 Kết quả cho thấy rằng với nhiều loại đất nông nghiệp, lượng cácbon hữu cơ theo 
phương pháp đốt ướt là khoảng 77 phần trăm tổng lượng hữu cơ khi được xác định bằng 
phương pháp “Tổn hao khi đốt” (T 267). Do vậy, để ước định tổng lượng 
Cácbon hay tổng hàm lượng chất hữu cơ thì lấy hàm lượng phần trăm của Cácbon dễ 
bị oxy hoá hay hàm lượng hữu cơ nhân với 100/77 hay 1.3. Trong mẫu đất làm ví dụ, 
tổng hàm lượng cácbon là 2.1 x 1.3, hay 2.7 phần trăm, và hàm lượng phần trăm của 
tổng chất hữu cơ là 3.6 x 1.3, hay 4.7 phần trăm. 

5.5 Tất cả các thông tin ở trên trong phần này có thể tóm lược bằng phương trình sau: 

                                                  nồng độ khi có mẫu, mL 

 C¸cbon dễ oxy hoá, % = 0.5x(1-                                      )x0.3 khèi lượng đất      (1) 

                                                      nồng độ khi không mẫu, mL 

 Tổng lượng cácbon, phần trăm = Phương trình (1) x 1.3                                          (2) 

 Chất dễ bị oxy hoá, phần trăm = Phương trình (1) x 1.72                                         (3) 

 Tổng lượng chất hữu cơ, phần trăm = Phương trình (1) x 1.3 x 1.72                     

 hay Phương trình (1) x 2.236                                                                                     (4) 
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 Chú thích 3 – Có thể sự đổi màu trong quá trình chuẩn độ với dung dịch sunphát 
sắt không thể quan sát được với một số loại đất hoặc với một số màu của đất. Trong 
trường hợp này, lọc mẫu qua giấy lọc Ssố 54 trước khi cho Bari Sunphát Điphenilamin, 
và sau đó tiếp tục với phương pháp chuẩn.    
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